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Nhiều nhà xã hội học khẳng định rằng “xã hội hoá” là một đối tượng nghiên 
cứu, một phạm trù cơ bản của xã hội học. Thực ra, nếu nội dung chủ yếu của 
khái niệm này là xã hội hoá (cá nhân) thì điều khẳng định đó phải thuộc về các 
nhà tâm lý học và các nhà giáo dục học. Một số tác giả hiểu sâu sắc nội dung 
này đến mức cho rằng chỉ tồn tại khái niệm xã hội hoá (cá nhân) mà không có 
khái niệm xã hội hoá nào khác. Trong khi đó, quá trình đổi mới kinh tế đã mở ra 
xu hướng xã hội hoá nhiều lĩnh vực hoạt động như y tế, giáo dục, thể thao để cải 
thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân. Trong thực tiễn, xã hội hoá đã trở 
thành một chủ trương, một phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với 
các quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, huy động được các nguồn lực của toàn xã 
hội vào xoá đói giảm nghèo, tiến đến dân giàu nước mạnh, nâng cao công bằng 
xã hội và bình đẳng giới tiến. Nhưng do quá quen thuộc với khái niệm xã hội 
hoá (cá nhân), chúng ta vẫn chưa mạnh dạn nghiên cứu một cách khoa học về 
nội dung xã hội của xã hội hoá. Trước tình hình đó, nghiên cứu này đặt ra với hy 
vọng cùng nhau trao đổi và bước đầu làm rõ quá trình hình thành và phát triển 
hai mặt của nội dung khái niệm xã hội hoá. Trong đó, mặt xã hội hoá (cá nhân) 
chủ yếu được nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tâm lý và 
mặt xã hội hoá (xã hội) chủ yếu được nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội 
học mà người đặt nền móng là Mác, ăngghen, Lênin và Weber. Nghiên cứu 
cũng nhấn mạnh rằng, nhu cầu về sự phân công lao động trong các khoa học đã 
trở nên cấp bách, đó là xã hội học cần tập trung vào nghiên cứu cả nội dung xã 
hội hóa (cá nhân) và  nội dung xã hội hoá (xã hội). Nhờ sự chuyên môn hoá 
nghiên cứu như vậy mà xu hướng liên ngành và hợp tác trong khoa học sẽ càng 
được thúc đẩy và mở rộng.  

                                           
*Ths. Học viện Chính trị Quân sự. 
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 Một số quan niệm cơ bản về xã hội hoá trong tâm lý học và 
xã hội học ở Việt Nam 

Về mặt thiết chế khoa học, ở Việt Nam, Viện Xã hội học mới kỷ niệm 20 năm 
thành lập (1983-2003), Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý mới kỷ niệm 
15 năm thành lập (1990-2005). Đây là hai cơ quan nghiên cứu và đào tạo xã hội 
học có thể nói là “lâu đời” nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Khoa Tâm lý học của 
trường Đại học sư phạm I Hà Nội đã kỷ niệm 45 năm thành lập. Điều đó chứng tỏ 
rằng ở Việt Nam tâm lý học phát triển sớm hơn nhiều xã hội học. Có thể tìm thấy ở 
sự kiện này lời giải thích cho một thực tế là các quan niệm xã hội học về xã hội hoá 
chủ yếu đã bị ảnh hưởng từ phía tâm lý học. Không chỉ xã hội học Việt Nam mà cả 
xã hội học của Liên Xô, các nước Đông Âu và các nước Tây Âu cũng bị ảnh hưởng 
bởi tâm lý học ít nhất là về cách định nghĩa khái niệm xã hội hoá.  

 Một số định nghĩa về xã hội hoá trong tâm lý học và giáo 
dục học 

“ Xã hội hoá là quá trình cá nhân hoà nhập vào xã hội hay vào một trong các 
nhóm của họ thông qua quá trình học các chuẩn mực và giá trị của từng nhóm và 
xã hội”(1).(1968) 

“Xã hội hoá là sự phát triển nhân cách dựa trên sự tương tác của cá nhân với 
môi trường vật chất và xã hội đặc thù”(2). (1989) 

“Quá trình xã hội hoá được hiểu chung như là một quá trình biện chứng, 
trong đó mỗi người, với tư cách là thành viên của xã hội, trở nên có năng lực 
hành động trong xã hội đó và mặt khác, thông qua quá trình này, duy trì và tái 
sản xuất xã hội”(3). (1994) 

“Xã hội hoá là quá trình học tập suốt đời của cá nhân. Trong đó, cá nhân với tư 
cách là chủ thể hành động không chỉ tiếp thu mà còn làm phong phú thêm các quan 
hệ xã hội, các giá trị vật chất và tinh thần dưới hình thức cá nhân”(4). (1969) 

“Xã hội hoá là quá trình một đứa trẻ từ lúc sinh ra là một sinh vật, dần dần trở 
thành một con người, thành viên của một nền văn hoá xã hội nhất định. Xã hội 
hoá có hai mặt: 

- Tiếp nhận cả một loạt cách làm, cách nghĩ, kiến thức, nghiệp vụ, nghệ thuật. 

- ép mình vào khuôn nếp của xã  hội theo những tục lệ, pháp luật, tín ngưỡng, 
đạo lý nhất định”(5).(2001) 

Một số định nghĩa về xã hội hoá trong xã hội học ở Việt Nam 

Không phải tất cả các cuốn sách xã hội học ở Việt Nam đều nói đến xã hội hoá. 
Nhưng hầu như tất cả các cuốn xã hội học đại cương và nhập môn xã hội học hay 
đơn giản sách có một tên chung là “Xã hội học” đều nói đến xã hội hoá. Đó là do 
các tác giả đều cho rằng đây là một trong những khái niệm cơ bản của xã hội học.  

Trong 95 cuốn sách mà tác giả bài viết này đã thu thập được (bằng tiếng Việt, 
ở Việt Nam), có 75 cuốn sách do tác giả Việt Nam viết, 20 cuốn sách do tác giả 
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nước ngoài viết. Trong đó cuốn sớm nhất tìm được ở Việt Nam xuất bản năm 
1962 và cuốn xuất bản mới nhất là 2007. Thực tế cho thấy sách có nội dung xã 
hội hoá chỉ chiếm khoảng hơn 1/3 (38/95), tập trung phần lớn trong các cuốn 
sách xã hội học đại cương và nhập môn xã hội học (Không có sách xã hội học 
chuyên về xã hội hoá). Dưới đây trích dẫn một số định nghĩa tiêu biểu về xã hội 
hoá ở trong các sách xã hội học Việt Nam.  

Quan niệm sinh học xã hội “Xã hội hoá là một diễn tiến tiếp tục nơi cá nhân đang 
thích ứng với những người xung quanh”(1973) (6). “... quá trình làm chuyển biến con 
người, từ con người sinh vật trở thành con người xã hội, mang những đặc trưng của xã 
hội, đóng được những vai trò xã hội. Đó là quá trình xã hội ho  ̧cá nhân” (1997)(7). 

Quan niệm vị thế - vai trò (1997): “Xã hội hoá là quá trình mà trong đó cá 
nhân học cách thức hành động tương ứng với vai trò của mình”(8).  

Quan niệm tương tác: “Xã hội hoá là một quá trình tương tác giữa người này và 
người khác, kết quả là một sự chấp nhận những khuôn mẫu hành động, và thích 
nghi với những khuôn mẫu hành động đó” (1973)(9). “Xã hội hoá là quá trình 
tương tác giữa cá nhân và xã hội (tập thể), trong đó cá nhân học hỏi và thực hành 
những tri thức, những kỹ năng và những phương thức cần thiết để hội nhập với xã 
hội”(10) (??). “Xã hội hoá trước hết là quá trình tương tác giữa cá nhân và xã hội, 
qua đó cá nhân học hỏi, lĩnh hội, tiếp nhận nền văn hoá của xã hội như khuôn mẫu 
tác phong xã hội, chuẩn mực giá trị văn hoá xã hội để phù hợp với vai trò xã hội 
của mình, hoà nhập vào xã hội”(1997)(11). “Là quá trình tương tác giữa cá nhân và 
xã hội trong đó con người học hỏi các chuẩn mực, giá trị xã hội, nhập tâm mô hình 
văn hoá xã hội phù hợp với vị trí, vị thế, vai trò xã hội của mình để từng bước hoà 
nhập cộng đồng và tham gia vào đời sống xã hội” (2000)(12).  

Quan niệm giáo dục (1997): “Xã hội hoá là quá trình mà qua đó cá nhân học hỏi, 
lĩnh hội nền văn hoá của xã hội như khuôn mẫu xã hội. Qu  ̧trình mà nhờ nó, cá nhân 
đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử phù 
hợp với vai trò xã hội của mình, hoà nhập vào xã hội”(13). “Là một qu  ̧trình xã hội, 
trong đó các chủ thể xã hội thông qua các quan hệ xã hội, hệ thống xã hội, cơ cấu xã 
hội làm cho c  ̧nhân thừa nhận, tiếp thu, thực thi các kinh nghiệm xã hội, giá trị xã hội, 
khuôn mẫu xã hội” (2001)(14). “Xã hội hoá là quá trình thích ứng và cọ s ţ với các gi  ̧
trị, chuẩn mực và hình mẫu hành vi xã hội mà trong quá trình đó một thành viên xã hội 
tiếp nhận và duy trì khả năng hoạt động xã hội” (2002)(15). “Xã hội hoá, một mặt, như 
là đi vào văn hoá, mặt khác như là hình thành nhân cách xã hội hoặc là đi đến sự 
trưởng thành về mặt xã hội hay là uy tín xã hội” (2003)(16). 

Quan niệm triết học (1997): “Xã hội hoá là quá trình 2 mặt. Một mặt, cá nhân 
tiếp nhận kinh nghiệm xã hội bằng cách thâm nhập vào môi trường xã hội, vào 
hệ thống các quan hệ xã hội. Mặt khác, cá nhân tái sản xuất một cách chủ động 
hệ thống các mối quan hệ xã hội thông qua chính việc họ tham gia vào các hoạt 
động và thâm nhập vào các mối quan hệ xã hội”(17). 

Quan niệm văn hoá "Xã hội hoá là diễn tiến theo đó xã hội truyền văn hoá 
của mình từ một thế hệ qua thế hệ tiếp theo và làm cho cá nhân thích ứng bởi 
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những nếp sống sinh hoạt được chấp nhận và tán thành của một đời sống xã hội 
có tổ chức” (1973)(18). “Quá trình quá độ mà chúng ta có thể tiếp nhận được nền 
văn hoá của xã hội mà trong đó chúng ta đã được sinh ra - quá trình mà nhờ nó 
chúng ta đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ 
và ứng xử được coi là thích hợp trong xã hội của chúng ta - được gọi là quá trình 
xã hội hoá”(1993)(19). "Xã hội hoá là quá trình mà qua đó cá nhân học hỏi, lĩnh 
hội nền văn hoá của xã hội như khuôn mẫu xã hội. Quá trình mà nhờ nó, cá nhân 
đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử 
phù hợp với vai trò xã hội của mình, hoà nhập vào xã hội" (1997)(20). “Xã hội 
hoá là quá trình trong đó trước hết các giá trị chuẩn mực, và cả năng lực nhận thức 
cũng được nội tâm hoá, nghĩa là thấm sâu vào nhân cách của các cá nhân hành 
động” (1999)(21). “Là quá trình quá độ, mà theo đó chúng ta có thể tiếp nhận được 
nền văn hoá của xã hội mà trong đó chúng ta được sinh ra, quá trình mà nhờ đó 
chúng ta đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và 
ứng xử hợp với xã hội của chúng ta” (2002)(22). “Xã hội hoá là quá trình qua đó 
kinh nghiệm xã hội cung cấp cho cá nhân những phẩm chất và năng lực mà chúng 
ta kết hợp với tình trạng con người hoàn toàn đối với xã hội nói chung, xã hội hoá 
là phương tiện dạy văn hoá cho mỗi thế hệ mới” (2004)(23). 

Các định nghĩa có thể phân chia thành một số loại và trình bày tóm tắt trong 
bảng dưới đây:  

STT Loại quan niệm xã hội hoá Tác giả chính Từ khoá 

1 Quan niệm khách quan và 
chủ quan  

Fichter Truyền văn hoá, thích 
ứng 

2 Quan niệm xã hội và quan 
niệm cá nhân  

Bloom và Zelnick Truyền đạt, ráp khung 

3 Quan niệm hai mặt  Andreeva, Vũ Minh 
Tâm, Phạm Tất Dong- 
Lê Ngọc Hùng 

Cá nhân, xã hội 

4 Quan niệm tương tác luận Fichter, Smelser, các 
tác giả Liên xô (cũ), 
Chung ¸ - Nguyễn 
Đình Tấn 

Tương tác, vị thế, vai 
trò 

5 Quan niệm văn hoá học Tony Bilton,Bloom 
vµZelnick 

Văn hoá 

6 Quan niệm giáo dục học Smelser, Phan Trọng 
Ngọ, Trần  Kim 
Xuyến 

Học tập, lĩnh hội 

Nhưng tất cả các quan niệm nêu trên chủ yếu vẫn xoay quanh khái niệm xã 
hội hoá (cá nhân) và có thể gọi là quan niệm xã hội học - tâm lý học về xã hội ho .̧  
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Chủ nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc lý luận của xã hội hoá xã hội 

 Thuật ngữ “xã hội hoá” trong một số tác phẩm của Mác Ăngghen. 

“Xã hội hoá” là một thuật ngữ mang nhiều hàm nghĩa và được sử dụng trong 
nhiều ngành khoa học khác nhau, từ kinh tế, triết học, tâm lý học, giáo dục học, 
đến xã hội học, với những ý nghĩa khác nhau. Trong phạm vi lý luận Mác xít, 
thông qua một số tuyển tập Mác - Ăngghen (như: Mác -Ăngghen tuyển tập, tập 
3, 4, 5, 6..) thuật ngữ này bao hàm những quan niệm bắt đầu từ các quá trình đầu 
tiên của xã hội hoá tư bản, đó là: quá trình xã hội hoá sản xuất; quá trình xã hội 
hoá lao động; Xã hội hoá thị trường. . . và việc biến phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa thành phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, phương thức trung gian 
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Trong bộ Tuyển tập Mác-Ăngghen 
gồm 6 tập do nhà xuất bản Sự thật xuất bản bằng tiếng Việt năm 1983, chỉ từ tập 
3 mới thấy Mác- Ăngghen sử dụng cụm từ “Xã hội hoá" để nói về trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất, về quá trình phát triển từ lao động cá thể sang lao 
động xã hội khi bàn về sự vận động và biến đổi phương thức sản xuất của xã hội.  

Xã hội hoá lực lượng sản xuất 

Mác - Ăngghen đã bắt đầu từ việc phân tích nền sản xuất vật chất của xã hội tư 
bản, phát hiện ra mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng 
sản xuất xã hội với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Theo Ăngghen, trước 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa khắp nơi đều có nền sản xuất nhỏ, nền sản xuất này 
dựa trên cơ sở quyền tư hữu của những người lao động đối với những tư liệu sản 
xuất của họ, đó là những tư liệu lao động của các cá nhân chỉ nhằm cho việc sử 
dụng của cá nhân, do đó nó nhỏ bé, manh mún và thường thuộc về bản thân người 
sản xuất. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, mà kẻ đại biểu cho nó 
là giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản đã biến những tư liệu sản xuất từ chỗ do cá nhân 
sử dụng thành những tư liệu sản xuất xã hội, chỉ có thể sử dụng bởi số đông người. 
Thay cho những lao động thủ công, phân tán, nhỏ lẻ là những lao động bằng máy 
móc, kỹ thuật diễn ra trong các công xưởng, nhà máy.  

Rõ ràng qu  ̧trình sản xuất tự nó, theo quy luật tự nhiên của nó, đã dần được xã hội ho  ̧
và tính chất xã hội ho  ̧của sản xuất được quy định bởi sự hoàn thiện công cụ lao động và 
quy mô của sản xuất. Chính qu  ̧tr×nh này ngày càng làm gia ẗ ng sự phụ thuộc lẫn nhau 
giữa các thành viên trong xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã tỏ ra ưu việt hơn so với phong kiến 
trong việc kích thích nền sản xuất ph ţ triển và ngày càng làm cho nó có tính xã hội cao.  

Mâu thuẫn giữa sản xuất xã hội và sự chiếm hữu tư bản chủ nghĩa biểu hiện ra 
thành sự đối kháng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Mâu thuẫn đó ngày càng 
nổ ra một cách dữ dội. Điều đó nói lên rằng một mặt, phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã tự thừa nhận là nó không còn đủ sức tiếp tục quản lý những lực lượng 
sản xuất đã được xã hội hoá ấy nữa. Mặt khác, bản thân những lực lượng sản xuất 
ấy, với một sức mạnh ngày càng tăng, cũng mong muốn đạt tới chỗ thủ tiêu mâu 
thuẫn ấy, đến chỗ tự giải thoát khỏi cái tính chất tư bản của chúng, đến chỗ thực tế 
thừa nhận tính chất của chúng là những lực lượng sản xuất xã hội: 
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Chế độ tài sản tư hữu có được bằng lao động của bản thân, có thể nói là dựa 
trên sự gắn liền người lao động cá thể, độc lập, với những điều kiện lao động của 
người đó, đã bị thay thế bằng chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa dựa trên sự bóc lột 
lao động của người khác, nhưng về hình thức là một lao động tự do. Một khi quá 
trình chuyển hoá đó đã làm tan rã xã hội cũ khá sâu và khá rộng, một khi những 
người lao động đã biến thành những người vô sản, còn điều kiện lao động của họ 
thì đã biến thành tư bản. Một khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã đứng 
vững trên cơ sở bản thân nó rồi, thì khi đó việc tiếp tục xã hội hoá lao động, việc 
tiếp tục biến ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác thành những tư liệu sản xuất 
được khai thác theo kiểu xã hội, nghĩa là thành tư liệu sản xuất chung, và do đó 
việc tiếp tục tước đoạt những kẻ tư hữu sẽ mang một hình thức mới. Bây giờ kẻ cần 
phải bị tước đoạt không phải là người lao động kinh doanh độc lập nữa mà là nhà tư 
bản đang bóc lột một số đông công nhân(24). 

Chính sự phát triển của lực lượng sản xuất với tính chất xã hội hoá ngày càng 
cao, kết hợp với hình thức chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất của chủ nghĩa 
nghĩa tư bản, đã làm đẩy nhanh sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản. 

Bằng cách biến đại đa số ngày càng đông của dân cư thành vô sản, phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra một lực lượng buộc phải hoàn thành cuộc 
cách mạng ấy nếu không thì bị tiêu vong. Bằng cách bắt phải biến ngày càng 
nhiều những tư liệu sản xuất lớn đã xã hội hoá thành sở hữu nhà nước. Phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tự nó đang chỉ ra con đường để hoàn thành cuộc 
cách mạng ấy. Giai cấp vô sản chiếm lấy chính quyền nhà nước và biến các tư 
liệu sản xuất trước hết thành sở hữu nhà nước(25). 

Như vậy, xã hội hoá sản xuất theo quan niệm của Mác, Ăngghen chính là sự 
phát triển tính chất xã hội của sản xuất được quy định bởi sự hoàn thiện công cụ 
lao động, sự phát triển của lực lượng sản xuất và quy mô sản xuất. Trong tiến 
trình phát triển trình độ xã hội hoá sản xuất dưới chủ nghĩa tư bản những tiền đề 
vật chất cho bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội sẽ được tạo ra. Đây là sự vận 
động tất yếu, khách quan của lịch sử xã hội loài người, là con đường, là nguyên 
nhân sâu xa dẫn đến sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản. 

Xã hội hóa lao động 

Mác vạch rõ sự vận động tất yếu của quá trình xã hội hoá lao động trong nền sản 
xuất tư bản đã biến lao động c  ̧thể thành lao động xã hội trên tất cả các phương diện 
từ công cụ lao động đến quá trình và sản phẩm lao động. Mác cho rằng giai cấp tư sản: 
Thay cho guồng quay sợi, khung cửi dệt tay, búa thợ rèn là máy xe sợi, máy dệt, 
búa chạy bằng hơi nước; thay cho xưởng thợ cá thể công xưởng đòi hỏi lao động 
chung của hàng trăm, hàng nghìn công nhân. Cũng như tư liệu sản xuất, bản thân 
sự sản xuất cũng biến đổi, từ chỗ là một loạt động tác cá nhân thành thành một loạt 
động tác xã hội và sản phẩm cũng từ sản phẩm cá nhân biến thành sản phẩm xã 
hội. Sợi, vải, hàng kim loại hiện nay do các công xưởng sản xuất ra, đều là sản 
phẩm chung của nhiều công nhân, tức là những sản phẩm phải tuần tự qua tay của 
họ thì mới hoàn thành. Về những sản phẩm ấy, không một cá nhân nào có thể nói 
được rằng: cái này là do tôi làm ra, đó là sản phẩm của tôi(26). 
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Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và Ăngghen không chỉ phân tích, 
làm rõ tính chất xã hội hoá của nền sản xuất tư bản, mà còn vạch ra nguyên nhân 
dẫn tới việc đẩy nhanh quá trình này (cả về mặt quy mô, tốc độ và tính chất). 

Nó phải xâm nhập vào khắp nơi, khai thác khắp nơi và thiết lập những mối 
liên hệ ở khắp nơi. Do bóp nặn thị trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho sản 
xuất và tiêu dùng của tất cả các nước mang tính chất thế giới(27). 

Lao động lúc này đã thay đổi tính chất, đó là tính chất xã hội hoá của nó. 

... một khi xã hội nắm lấy các tư liệu sản xuất và sử dụng những tư liệu đó để 
sản xuất dưới hình thức trực tiếp xã hội hoá; thì lao động của mỗi người, dù tính 
chất có ích đặc thù của lao động có khác nhau đến đâu chăng nữa, cũng ngay từ 
đầu và trực tiếp trở thành lao động xã hội (28). 

Thuật ngữ “xã hội hoá” trong một số tác phẩm của Lênin. 

Đóng góp của Lênin trong xã hội học hiện đại là việc bảo vệ và phát triển xã 
hội học duy vật biện chứng do Mác và Ăngghen khởi xướng xây dựng. Lênin 
không những tuyên truyền, phổ biến các quan điểm của Mác mà còn làm sáng tỏ 
nhiều điểm quan trọng của học thuyết Mác. Lênin vừa bảo vệ học thuyết Mác, 
vừa kế thừa, phát triển học thuyết Mác trong điều kiện giai cấp vô sản giành 
được chính quyền và bắt đầu xây dựng một xã hội mới không có áp bức, không 
có sự bóc lột của một thiểu số người này đối với đa số người khác. Một trong 
những nội dung cơ bản của học thuyết Mác được Lênin kế thừa và phát triển đó 
là vấn đề xã hội hoá lao động. 

Các yếu tố của xã hội hoá lao động 

Trong quá trình đấu tranh chống lại quan điểm của những người theo chủ 
nghĩa dân tuý (một trong những đại biểu tiêu biểu của nó là Mi-khai-lốp-xki), 
nhằm bảo vệ học thuyết Mác. Lênin đã tập trung vào làm rõ vấn đề xã hội hoá 
lao động bởi vì đó là vấn đề mà “Mác cho là có một tầm quan trọng to lớn”(29). 
Lênin chỉ rõ: xã hội hoá không phải chỉ là sự mở rộng quy mô, số lượng người 
tham gia vào quá trình sản xuất ở cùng một nơi, mà là sự biến đổi về chất dẫn 
đến sự tập trung, thống nhất của lao động xã hội. 

Xã hội hoá lao động nghĩa là, ngày càng làm tăng thêm những mối liên hệ 
phụ thuộc lẫn nhau giữa những ngành công nghiệp, những chủ tư bản và đặc biệt 
nó làm tăng thêm sự đoàn kết xã hội giữa những người sản xuất, “Điều đó có 
nghĩa là mối liên hệ xã hội giữa những người sản xuất ngày càng được củng cố 
thêm, những người sản xuất kết thành một khối"(30). Lênin cũng đã chỉ ra mối 
liên hệ phụ thuộc của quá trình xã hội hoá lao động vào trình độ phân công và 
chuyên môn hoá lao động sản xuất. Lênin viết:  

Điều đó cũng có nghĩa rằng, tiến bộ kỹ thuật tất phải dẫn đến chỗ chuyên 
môn hoá và xã hội hoá các bộ phận sản xuất, và do đó đến chỗ tạo ra được một 
thị trường luôn thống nhất trong tính đa dạng và ngày càng được mở rộng thêm, 
đáp ứng được nhu cầu của toàn thể xã hội, hễ ở đâu và khi nào có phân công xã 
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hội và sản xuất hàng hoá thì ở đó và khi ấy, có thị trường. Quy mô của thị trường 
gắn chặt với trình độ chuyên môn hoá của lao động xã hội (31) 

Không chỉ phân tích một cách sâu sắc các yếu tố của quá trình xã hội hoá lao 
động và vạch rõ mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá của tư liệu sản xuất với chế độ 
sở hữu tư nhân trong các tác phẩm đầu tay của mình (1893-1894), mà 24 năm sau, 
ngay sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công Lênin lại nhắc tới xã hội hoá 
trong tác phẩm Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô Viết (1918). Trong 
tác phẩm đó lần đầu tiên, không chỉ nhắc tới xã hội hoá, Lênin còn vạch ra những 
biện pháp và phương pháp cụ thể của công cuộc cải tạo kinh tế theo Chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện chuyên chính vô sản. Kế hoạch của Lênin dự kiến xã hội hoá tư liệu 
sản xuất theo chủ nghĩa xã hội bằng cách áp dụng những biện pháp và phương pháp 
khác nhau, vừa chuộc lại những tư liệu sản xuất cơ bản, vừa sử dụng rộng rãi chủ 
nghĩa tư bản nhà nước để dần dần cải tạo chế độ tư hữu của các nhà tư bản hạng 
trung và hạng nhỏ thành sở hữu công cộng, bởi lẽ việc xã hội hoá tư liệu sản xuất 
theo chủ nghĩa xã hội, dưới bất cứ hình thức nào của nó, là một sự chuyển biến cách 
mạng nhằm xoá bỏ chế độ người bóc lột người. 

Theo Lênin xã hội hoá không phải chỉ đơn thuần là việc tập trung tất cả tư 
liệu sản xuất vào một chỗ, vào nhà nước (nhà nước Công - nông) cho dù có làm 
được việc đó cũng mới chỉ là thành công bước đầu, mà điều quan trọng là sự tập 
trung đó phải nâng cao được chất lượng việc tổ chức quản lý sản xuất và tăng 
năng suất lao động 

Chúng ta đã thiết lập được một kiểu nhà nước mới, kiểu Xô - Viết, nó tạo khả 
năng cho quần chúng lao động và bị áp bức có thể tham gia hết sức tích cực và 
chủ động vào công cuộc xây dựng xã hội mới, nhưng như thế chúng ta chỉ mới 
giải quyết được một phần nhỏ của một nhiệm vụ khó khăn. Khó khăn chủ yếu là 
ở trong lĩnh vực kinh tế: thực hiện ở khắp mọi nơi và hết sức nghiêm ngặt sự 
kiểm kê và kiểm soát việc sản xuất và phân phối sản phẩm, tăng năng suất lao 
động, thật sự xã hội hoá sản xuất(32). 

Để thật sự xã hội hoá sản xuất, theo Lênin nhiệm vụ tổ chức và quản lý phải 
trở thành nhiệm vụ “chủ yếu”, “trung tâm” của nhà nước Xô viết thời điểm đó. 
“Đây cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất của những người Cộng sản sau khi giành 
được chính quyền” đó là nhiệm vụ khó khăn nhất, vì vấn đề là phải tổ chức theo 
phương thức mới những cơ sở sâu xa nhất, những cơ sở kinh tế của đời sống của 
hàng chục và hàng chục triệu con người. 

Tóm lại: Cả Mác - Ăngghen và Lênin đều sử dụng thuật ngữ “xã hội hoá” 
trong quá trình phân tích phương thúc sản xuất của xã hội tư bản. Theo quan 
niệm mác xít, xã hội hoá là sự phát triển thực sự các mối quan hệ xã hội; là quá 
trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ 
thuộc lẫn nhau của tất cả các nhóm, các thành viên trong xã hội, trên tất cả các 
lĩnh vực, trước hết là lĩnh vực sản xuất kinh tế, nó thu hút và đòi hỏi sự quan tâm 
chung sức cùng nhau giải quyết, của tất cả cộng đồng đối với bất kỳ một sự kiện 
nào đó diễn ra trong đời sống xã hội. Xã hội hoá cũng là sự thiết lập thực sự 
những quy tắc của cuộc sống tập thể. Xã hội hoá các lĩnh vực của đời sống xã hội 
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dưới chủ nghĩa tư bản nói riêng và xã hội loài người nói chung là vấn đề hoàn toàn 
có tính quy luật, và có thể nói đây cũng chính là quá trình lịch sử tự nhiên. 

Xu hướng phân công lao động trong nghiên cứu xã hội học về xã hội hoá 

Xã hội học so với  đa số các môn khoa học xã hội khác ở Việt Nam là tương 
đối non trẻ. Tuy nhiên, những năm qua nó đã khẳng định được vị thế, vai trò của 
mình trong hệ thống các khoa học xã hội. Đặc biệt đã đáp ứng được những yêu 
cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước. Rất nhiều công trình nghiên cứu 
của xã hội học kể cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm đã được 
hoàn thành, góp phần không nhỏ vào việc cung cấp thông tin và luận giải có cơ 
sở khoa học những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá hiện 
đại hoá đất nước. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá chúng ta nhận 
thấy sự phát triển của xã hội học thời gian qua là chưa cân đối. Các nghiên cứu 
xã hội học phần lớn tập trung vào nghiên cứu theo hướng xã hội học thực 
nghiệm. Còn một hướng nghiên cứu hết sức quan trọng đó là nghiên cứu lý 
thuyết, thì gần như chưa được sự quan tâm và đầu tư thích đáng. Có thể coi đây 
là một khiếm khuyết lớn của xã hội học thời gian qua, cần phải được các tổ chức 
và những người làm xã hội học lưu tâm khắc phục. Trước yêu cầu đòi hỏi của 
thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước và những đòi hỏi của chính bản thân để tồn 
tại và phát triển, chắc chắn xu hướng tới xã hội học sẽ phát triển mạnh và đều cả 
2 lĩnh vực, xã hội học lý thuyết và xã hội học thực nghiệm. 

Trong xã hội học, nội dung xã hội hoá thuộc phạm vi xã hội học đại cương. 
Khái niệm xã hội hoá dù được hiểu theo nghĩa nào cũng luôn là một khái niệm 
cơ bản của xã hội học. Thuật ngữ “xã hội hoá” hiện nay được xuất hiện thường 
xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong các văn bản hành 
chính của Nhà nước. Xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội  là 
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, quan điểm đó đã đi vào cuộc sống và trở 
thành phương châm hành động của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn 
vị. Nó là một trong những tiêu chí không thể thiếu để xem xét, đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của tất cả các tổ chức. 

Thực tiễn nêu trên đã đặt ra cho xã hội học những xu hướng phân công lao 
động mới trong nghiên cứu xã hội học về xã hội hoá. 

Xu hướng thứ nhất, xu hướng tiếp tục nghiên cứu và phát triển khái niệm xã 
hội hoá (cá nhân). 

Xu hướng thứ hai, xu hướng nghiên cứu và phát triển khái niệm xã hội hoá (xã 
hội) (xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ).  

Xu hướng thứ ba, xu hướng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác xã hội hoá 
các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Văn hoá, giáo dục, y tế từ đó bổ sung vào 
lý luận xã hội hoá. Xu hướng này sẽ phát triển mạnh nhất. 

Xu hướng thứ tư, có sự phân công rõ ràng hơn về mặt nội dung, trong giảng dạy chuyên 
đề về xã hội ho  ̧(trong phần xã hội học đại cương), sẽ có nội dung giảng dạy về xã hội ho  ̧
(c  ̧nhân) và nội dung giảng dạy về xã hội ho  ̧(xã hội), trong qu  ̧trình giảng dạy. 
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